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CHƯƠNG V 

BỆNH HẠI CÂY ĐẬU XANH 
 
 

BỆNH ĐỐM LÁ (Leaf spot, Sooty blotch) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Trên lá có đốm tròn hoặc có góc cạnh, đốm bệnh không đều, có màu nâu vàng 
hoặc nâu, kích thước: 3-5 mm. Sau đó, đốm chuyển sang màu nâu đen với tâm màu 
trắng xám. Các đốm bệnh thường liên kết lại làm cháy từng mãng lá. Bệnh thường 
nặng vào giai đoạn tăng trưởng cuối của cây. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do nấm Cercospora canescens Ellis & Martin. Nấm bệnh thuộc lớp 
Deuteromycetes, cơ quan sinh sản vô tính gồm: 
 
     - Đính-bào-đài (conidiophores) màu nâu sậm, có 1-5 vách ngăn, hơi cong hoặc cong 
nhiều, kích thước: 20-175 x 3-6,5 micron.  
 
     - Đính-bào-tử (conidia) không màu, dài như cái roi, có 5-11 vách ngăn, kích thước: 
30-300 x 2,5-5 micron. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     - Vệ sinh đồng ruộng trước và sau vụ trồng, nhằm hạn chế lây lan. 
 
     - Gieo tỉa với mật độ trung bình. 
 
     - Phun phòng và trị bệnh bằng thuốc Bordeaux 0,8-1%, Copper B, Benomyl hoặc các 
thuốc gốc Cu khác.  
 
 

BỆNH RỈ (Rust) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
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          Bệnh thường xãy ra trên lá. Lúc đầu, trên mặt lá có những đốm nhỏ li ti, màu 
vàng; sau đó, đốm bệnh to dần, khoảng 1 mm, màu nâu vàng hay nâu đỏ, giống như 
màu rỉ sắt. Đốm bệnh hơi nhô lên khỏi mặt lá. Lá phát triển kém, co lại và rụng sớm. 
 
          Bệnh nầy thường xuất hiện cùng lúc với bệnh Đốm lá, gây hại  trầm trọng. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do nấm Uromyces appendiculatus (Person) Link. Nấm thuộc lớp Nấm Đãm 
(Basidiomycetes). Mầm bệnh được lưu tồn và lây lan bằng hai dạng bào tử vô tính: 
 
     - Hạ-bào-tử (uredospores) gồm một tế bào màu vàng hoặc nâu vàng, kích thước: 20-
30 x 10-27 micron, có dạng hình cầu hoặc hình bầu dục, bề mặt có nổi lên các gai 
mềm. 
 
     - Đông-bào-tử (teleutospores) cũng gồm chỉ một tế bào màu nâu đỏ, hình cầu hơi 
phình to ở đỉnh, kích thước: 24-41 x 19-30 micron. 
 
          Trong điều kiện thời tiết ở Miền Nam Việt Nam, dạng hạ-bào-tử thường xuất 
hiện hơn dạng đông-bào-tử. Các hạ-bào-tử được sinh ra từ ổ nấm hạ-bào-quần 
(uredosore) và các đông-bào-tử  từ ổ nấm đông-bào-quần (teleutosore). Chính các ổ 
nấm nầy tạo ra màu sắc và độ nhô của đốm bệnh. Vào mùa đông, gặp trời rét, đốm 
bệnh có màu nâu đen, do có sự hiện diện của ổ nấm đông-bào-quần. 
 
          Ngoài hai dạng ổ nấm nêu trên, còn có hai dạng ổ nấm khác là túi-đài 
(pycnidium) và tú-bào-cơ (aecidium), nhưng hai dạng nầy hiếm khi xuất hiện trên cùng 
một cây bệnh. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
          Áp dụng cách phòng trị giống như đối với bệnh Đốm lá trên đậu xanh. 
 
 

BỆNH ĐỐM NÂU (BỆNH CHÁY LÁ)  
(Brown leaf spot, Leaf Blight) 

 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Trên lá có những đốm tròn, màu nâu đen. Đốm lớn dần, giữa đốm có màu nâu 
sáng. Đốm có những vòng mờ và xuất hiện nhiều hạt  nhỏ li ti màu đen, đó là các túi-
đài của nấm bệnh. 
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II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do nấm Phyllosticta phaseoli Saccardo. Cơ quan sinh sản vô tính là túi-đài 
có màu nâu, hình cầu, đường kính: 100-200 micron. Túi-đài chứa các bào-tử (dạng 
pycnospores) không màu, gồm  một tế bào, hình ellip, kích thước: 8-12 x 3-4 micron. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
          Áp dụng cách phòng trị giống như đối với bệnh Đốm lá trên  đậu xanh. 
 
 

BỆNH PHẤN TRẮNG (Powdery mildew) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Bệnh thường xãy ra trên lá và đôi khi trên thân. Mặt trên lá hoặc bề mặt thân bị 
phủ bởi lớp nấm màu trắng xám, giống như lớp bụi phấn. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do nấm Sphaerotheca fuliginea  Schlechtendal.  
 
     - Sinh sản vô tính cho ra bào tử (dạng oidia) không màu, gồm một tế bào, hình ellip 
hoặc hình ellip dài, kích thước: 22-27 x 12-24 micron. Các bào-tử tạo thành chuổi dài 
trên đính-bào-đài.  
 
     - Cơ quan sinh sản hữu tính là bao-nang có miệng (perithecium) hình cầu, đường 
kính: 80-130 micron, có các phụ bộ đơn giản dài 50-300 micron. Mỗi bao-nang chứa 
một nang (ascus). Nang có kích thước: 54-72 x 40-60 micron. Mỗi nang có 4-8 nang-
bào-tử (ascospores), nang-bào-tử là một tế bào không màu, kích thước: 14-22 x 12-17 
micron. 
 
 

BỆNH ĐÉN (BỆNH THÁN THƯ, Anthracnose) 
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Trên lá có đốm màu nâu sậm, dạng có góc cạnh không đều. Gân lá có màu đen 
hoặc nâu sậm. Thân và trái có vết nâu tròn và lõm xuống. Trong điều kiện ẩm ướt, trên 
vết bệnh có chất nhờn màu  hồng nhạt. Bệnh nặng, cây bị lùn. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
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          Bệnh do nấm Colletotrichum lindemuthianum (Saccardo & Magnus) Briosi & 
Cavara. Đĩa-đài rộng khoảng 50-100 micron, chứa các đính-bào-tử, mỗi đính-bào-tử là 
một tế bào có hình ellip không màu, với kích thước: 13-22 x 3-5 micron. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     - Đốt cành, lá và trái bệnh hoặc chôn vùi thật sâu. 
     - Phun trị bằng thuốc Zineb 0,25%. 
 
 

BỆNH THỐI GỐC và RỂ 
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Bệnh thường xuất hiện sớm. Cây bị vàng héo từ các lá dưới lan dần lên các lá 
trên rồi chết khô. Gốc rể bị thối khô, quanh gốc có vết nâu lõm vào và trong điều kiện 
ẩm ướt, thường được phủ  đầy bởi các sợi nấm màu trắng. Sau đó, xuất hiện các hạch 
nấm màu trắng rồi chuyển dần sang màu nâu. Hạch nấm cũng rơi rải trên đất  quanh 
gốc. Mô dẫn truyền trong thân bị thối nâu.  
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do nấm Rhizoctonia spp. và (hoặc) nấm Sclerotium spp. Đây là hai giống 
nấm tạo hạch, có cơ quan lan truyền là sợi nấm  và hạch nấm. Nấm đa thực, có thể tấn 
công trên nhiều loại cây. Các loài họ đậu đều bị nhiểm bệnh nầy, Nấm lưu tồn trong 
đất và xác cây bệnh. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
          Áp dụng cách phòng trị giống như đối với bệnh Héo cây con  trên cây nành. 
      
   

  


